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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trước đây các phương pháp định danh và phân loại cá chủ yếu dựa vào hình thái học là 
chính. Hiện nay, đã có nhiều phương pháp hiện đại để định danh cá như giải phẫu nội quan, sinh lý 
học, tập tính sống, gen, isozyme và sự phân bố. Tuy nhiên, việc dựa vào hình thái để phân loại gặp 
nhiều khó khăn như các giai đoạn phát triển của cá sẽ khác nhau, thu mẫu rời rạc hay những mẫu 
vật không nguyên vẹn vì vậy càng làm khó khăn cho những chuyên gia phân loại cá chỉ dựa vào 
hình thái học. 

Đã có một cuộc điều tra trên quy mô rộng và đã thu thập rất nhiều mẫu vật phục vụ cho 
nghiên cứu với một số lượng lớn các chuyên gia tham gia định danh các loài cá khác nhau, điều 
này tốn nhiều thời gian cho việc phân tích mẫu. Thêm vào đó, việc cung cấp các tài liệu cho việc 
phân tích cũng gặp nhiều khó khăn cho các chuyên gia. Do đó, vấn đề này đã ảnh hưởng đến sự 
định danh và bảo tồn nguồn cá trên toàn cầu.  

Vì vậy, việc ứng dụng các gen mã vạch trong phân loại và định danh cá đã được phát triển 
để phục vụ cho việc định danh và bảo tồn nguồn cá cho toàn cầu là rất cần thiết.  
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

1. ADN mã vạch 
ADN mã vạch là một phương pháp phân loại sử dụng một điểm đánh dấu di truyền trong 

một đoạn ADN ngắn trong sinh vật để xác định sinh vật đó thuộc loài nào (Paul et al., 2003). Mục 
tiêu chính của nó không phải là xác định quan hệ họ hàng mà là xác định những mẫu vật của 
những loài mà trước đó chưa được biết đến (Kress et al., 2005). ADN mã vạch sử dụng để định 
danh một loài mới hoặc là xác định chúng phát sinh cùng nhánh hay khác nhánh (Koch, 2010). 
Những ứng dụng về tiện ích của ADN mã vạch đang là đề tài được tranh cải nhiều nhất (Seberg và 
Petersen, 2009). Khu vực mã vạch được sử dụng chung nhất cho động vật ít nhất có một đoạn 
khoảng 600 bp trong gen của ty thể (COI). 
 2. Protocol và công cụ mã vạch  
 Đã có một dự án tra cứu rộng lớn để truy cập nâng cao và phân loại các tài liệu cần thiết 
cho sự đa dạng sinh học như dự án thư việân di sản đa dạng sinh học 
“http://www.biodiversitylibrary.org", website dự trữ tên và họ của những sinh vật đã được phân 
loại " http://www.zoobank.org", sự kết hợp các từ khóa và các hình ảnh kỹ thuật số có độ phân giải 
cao đã rất hữu ích cho sự phân loại. Tuy nhiên, những phương pháp phát triển trên không cho phép 
xác định được cá bột, cá giống và những mẫu vật rời rạc. Trình tự ADN chuẩn có thể giúp cho sự 
định danh loài một cách tốt hơn. 

FISH-BOL là một nguồn dữ liệu điện tử có chứa các ADN mã vạch, hình ảnh và sự phối 
hợp với mẫu phân tích, thông tin này được sử dụng bởi BOL và sau đó được gửi cho nguồn cung 
cấp dữ liệu trên website của FISH-BOL để phân loại dựa trên thẩm quyền của FISHBASE 
(Ratnasingham và Hebert, 2007). 

Genbank chứa đựng hàng nghìn trình tự ADN của cá. Dựa vào Genbank để đối chiếu sự 
phân loại cá đã và đang được sử dụng rộng rãi (Ruedas et al., 2000; Pleijel et al., 2008). 

3. Những kết quả định danh cá dựa trên ADN mã vạch 
 Sự định danh loài bằng phương pháp phân tích phân tử đã được sử dụng trong nhiều năm 
qua. Đầu tiên là sự khác biệt Allozyme đã được sử dụng (Avise, 1975), tiếp theo là sự kiểm tra 
mtADN (Avise, 1994). Phương pháp dựa vào ADN có lợi thế hơn dựa vào protein vì ADN ít nhạy 
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cảm trong quá trình làm biến tính (Hanner et al., 2005) và có thể được ứng dụng để phân tích trong 
tất cả các giai đoạn từ trứng đến con trưởng thành. Hơn nữa, phương pháp phân tích trình tự còn có 
thể xác định được sự đột biến, tính khuếch đại của phản ứng chuỗi polymerase có thể phân tích với 
một mẫu mô nhỏ. Và vấn đề quan trọng nhất là trình tự ADN dễ dàng được nhân lên trong phòng 
thí nghiệm. Bartlett và Davidson (1991) là nhóm tác giả đầu tiên sử dụng trình tự mtADN để định 
danh cá và chỉ ra rằng, trình tự Cytochrome b có thể sử dụng để phân loại 4 loài cá Ngừ. Sau đó, 
họ đề xuất trình tự của nucleotide là rất quan trọng (Bartlett và Davidson, 1992) như một phương 
pháp để xác định cá, trình tự ADN đầu tiên được sử dụng để kiểm tra các gen và cá phần khác 
nhau của gen. 

Để minh họa và làm nổi bật cho phương pháp phân tích ADN mã vạch để phân loại cá là 4 
trình tự từ nghiên cứu các loài cá ở Úc (Ward et al., 2005; Ward và Holmes, 2007; Ward et al., 
2007; Ward et al., 2008b), kết quả cho thấy có 546 loài từ 1.677 mẫu thu thập được, nhiều nhất là 
nhóm cá biển, kế đó là cá nước ngọt và cá vùng cửa sông.  
 Phân biệt quan hệ anh chị em của loài Hải Sâm bằng điện di allozyme (Manwell và Baker, 
1963), gần đây là một nghiên cứu phân tích ADN để xác định một loài động vật có vú lớn tại Việt 
Nam (Dung et al., 1993). Nicolas et al. (2008) đã sử dụng sử dụng ADN mã vạch để định danh các 
loại cá nước ngọt tại Canada, kết quả phân tích cho thấy có 1.360 mã vạch COI 652 bp thu được 
190 loài trong tổng số 85 giống và 28 họ.  
 Hiu-Ling-Ko et al. (2013) đã phân tích những mã vạch COI của 100 mẫu cá bột trong 5 
phòng thí nghiệm cùng một lúc tại Nhật và đã xác định được 87 mẫu có cùng họ, 79 mẫu cùng 
giống và 69 mẫu cùng loài. Tỷ lệ về mức độ chính xác giữa các phòng thí nghiệm khá thấp: 80,1% 
cùng họ, 41,1% cùng giống, 13,5% cùng loài. Điều này có một sự sai sót trong định danh 5 họ: 
Sparidae, Scorpaenidae, Scombridae, Serranidae và Malacanthidae. Mặc khác, Mene maculata và 
Microcanthus strigatus có thể xác định chính xác loài bởi vì hình thái cá bột có những đặc điểm 
đặc trưng của loài. Tuy nhiên, ADN mã vạch vẫn là phương pháp tốt cho sự định danh loài.  
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